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Abstract.

NiOxHy thin film have prepared on Ti and Ni metal subtracted by sol-gel method and dip-coating technique, from Nikel nitrate hecxahydrate precursor in n-butanol and Citric acid (CA) is used as coordination ligand, to generate a completely homogeneous solution and it made dispersion Ni increas. Thin film was analysed by thermogravimetry, X-ray diffractometry (XRD), Scanning electron microcsopy (SEM). The electrochemical properties of thin film on Ni and Ti subtractes was investigated and the best eletrode obtained is thin film on Nikel metal substrat which  heat treament at 270oC.

I. Mở đầu

Niken (Ni) và hỗn hợp Niken hydroxit/oxihydroxxit (Ni(OH)2/NiOOH) là những vật liệu quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong anot của ắc quy, pin nhiên liệu, sensor khí, thiết bị điện sắc, vật liệu từ, xúc tác cho nhiều phản ứng chuyển hoá hữu cơ : đề hydro hoá (etan thành etylen), reforming metan, oxy hoá ancol [2], [3], [4]…. Ni kim loại phủ một lớp Niken hydroxit/oxihydroxit có những tính năng vượt trội so với Nikel kim loại. Vì vậy, điều chế NiOxHy dạng màng mỏng đang rất được quan tâm nghiên cứu. Trong bài báo này, chúng tôi xin trình bày một số kết quả nghiên cứu ban đầu về chế tạo điện cực màng mỏng Nikel hydroxit/oxihydroxit phủ trên nền Ni và Ti kim loại bằng phương pháp sol-gel với kỹ thuật nhúng phủ, đồng thời khảo sát tính chất điện hoá của chúng.

II. Thực nghiệm

1.Hoá chất và thiết bị sử dụng.

Các hoá chất sử dụng thuộc loại tinh khiết và loại AR.

Các thiết bị sử dụng gồm:

-Thiết bị nhiễu xạ tia X SIEMENS D5005 (Khoa Vật Lý), thiết bị hồng ngoại (Phòng Hoá dầu, Khoa Hoá), thiết bị phân tích nhiệt DTG, DTA 2960.SDT VO3. OF (Khoa Hoá); thiết bị kính hiển vi điện tử quét SEM (Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa Học Việt Nam)  nghiên cứu cấu trúc sản phẩm.

- Hệ thiết bị điện hoá PGS.HH8 kèm máy tính  xử lý số liệu (Phòng Điện Hoá, Khoa Hoá Học) nghiên cứu tính chất điện hoá của điện cực.

2. Thực nghiệm.

Tạo sol: Hoà tan một lượng xác định Ni(NO3)2.6H2O hoàn toàn trong n-butanol (n-C4H9OH), thêm từ từ 10%  khối lượng axit citric C6H8O7.H2O (ký hiệu CA); khuấy cho tan hoàn toàn. Dung dịch chia 2 mẫu: mẫu A1: đun hồi lưu ở 90oC có khuấy liên tục trong 8h, mẫu A2: đun hồi lưu ở 90oC không khuấy trong 8h. Các sol loãng thu được ủ ở 70-80oC từ 20-24h đến độ nhớt cần thiết (sol chuyển thành gel) dùng để tạo mẫu. Mỗi mẫu gel lấy một ít sấy tiếp ở 90-100oC trong 12h rồi nung ở 120-130oC trong 5-6h tạo xerogel. Xerogel nghiền mịn dùng chụp phổ hồng ngoại IR, phân tích nhiệt.

Xử lý nền: Nền Ni và Ti kim loại làm bóng bằng giấy ráp, sau đó rửa bằng etanol và  axeton. Tiếp theo, nền Ni  ngâm trong dung dịch HCl 1M 10 phút ở 70oC , nền Ti ngâm trong dung dịch HCl 6M 30 phút ở 70oC, ngâm tiếp trong dung dịch C2H2O4 10% 30 phút ở 70oC, cuối cùng cả hai nền rửa lại bằng nước cất và sấy ở 130oC trong 30 phút. 

Tạo điện cực: Nền sau xử lý nhúng rút từ từ vào dung dịch sol trên (tốc độ 2cm/phút) rồi sấy khô ở 100oC trong 30’, quá trình lặp lại 3 lần. Sau đó, mẫu nung từ từ đến nhiệt độ xác định (220oC, 270oC, 3200C) và ủ trong 30’. Điện cực điều chế được dùng xác định tính chất điện hoá, chụp  nhiễu xạ tia X và ảnh SEM. 

3.Kết quả và thảo luận.
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3.1 Vai trò của Axit Citric trong quá trình tạo sol.

Công thức cấu tạo của CA : HOOCCH2(OH)(COOH)CH2COOH. Phổ hồng ngoại IR chuẩn của CA có đỉnh ở vùng 1700cm-1 đặc trưng cho 3 nhóm cacbonyl, dải  chân rộng ở vùng 3000cm-1 đặc trưng cho nhóm OH axit và OH rượu, vùng dưới 1421cm-1 đặc trưng cho dao động của gốc hydrocacbon.        

 Từ hình 1, so sánh đường (1) và (2) thấy mẫu A1 và mẫu A2 có các dải phổ đặc trưng khá trùng nhau và thay đổi rõ rệt so với phổ CA: vùng dưới 1421 cm-1 chỉ có một đỉnh nhỏ ở 1048cm-1 và một dải chân rộng ở dưới 1000cm-1, vùng này còn xuất hiện một số đỉnh dưới 500cm-1 đặc trưng cho liên kết Ni-O, đỉnh đặc trưng của  gốc cacboxylic tù do chuyển dịch về một đỉnh lớn ở 1622.05cm-1,  đặc trưng cho nhóm cacboxylic tạo liên kết hydro liên phân tử và một đỉnh kép tại 1550-1343,99cm-1 đặc trưng cho anion cacboxylat [6]. Dải đặc trưng cho nhóm OH trở nên rất lớn do có OH của dung môi n-Butanol và trong xerogel có thể vẫn còn CA tù do. Tuy nhiên, phổ mẫu A2 vẫn còn thêm một vai phổ nhỏ ở gần 1600cm-1, và ở vùng dưới 1000cm-1 khá tù, dải dưới 500cm-1 của liên kết Ni-O thì không rõ như phổ mẫu A1. 

Điều này cho thấy trong quá trình tạo sol, một phần CA đã liên kết với cation Ni tạo phức Nikel citrat, phần còn lại tồn tại trong sol ở dạng CA tự do. Hồi lưu có khuấy liên tục (mẫu A1) đã giúp phân bố CA và Ni đồng đều hơn, lượng CA tạo phức lớn hơn.

3.2 Nghiên cứu hiệu ứng nhiệt và thay đổi khối lượng của mẫu theo nhiệt độ.
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Từ hình 2 ta thấy: CA bị phân huỷ nhiệt theo ba giai đoạn: giai đoạn I (thu nhiệt): từ 68,5 oC đến 100,0 oC, hụt khối 8,26%. ứng với quá trình mất nước kết tinh của CA (C6H8O7. H2O, %mH2O=8,57%). giai đoạn II (162,3oC đến 207,4oC ) và giai đoạn III (207,4oC đến gần 700,0oC ) kế tiếp nhau và xảy ra gần như hoàn toàn chỉ ở 180oC - 230oC hụt khối 78,84%. Quá trình này chậm hẳn lại sau 300oC và kết thúc hoàn toàn ở gần 600oC. Hai giai đoạn này đều thu nhiệt nên đây là quá trình chuyển pha của CA: CA nóng chảy và bay hơi. 

Mẫu A1 bị phân huỷ nhiệt theo hai giai đoạn: giai đoạn I (toả nhiệt): từ 50oC đến gần 200oC rồi xảy ra nhanh tới 275oC. Giai đoạn II (toả nhiệt): xảy ra rất nhanh ở khoảng 300oC, kết thúc hoàn toàn ở 400oC. Đ­êng phân tich  nhiệt xerogen mẫu A2 hai giai đoạn gần giống như mẫu A1, bắt đầu từ 50oC đến 260oC (toả nhiệt) và tiếp tục từ 260oC đến xảy ra nhanh ở 290oC,  chậm dần sau 320oC  nhưng kết thúc hoàn toàn ở gần 550oC (toả nhiệt). Hụt khối ở giai đoạn I của A2 là 33,67%, xảy ra khá đều; A1 là 32, 39%, ở giai đoạn II của A2 là 29,62%, A1 là 30,22%.  

 Như vậy, về cơ bản hai mẫu có quá trình phân huỷ nhiệt giống nhau: giai đoạn I là giai đoạn bay hơi của dung môi (butanol) và CA không liên kết với cation Ni; giai đoạn II là giai đoạn toả nhiệt ứng với phá vì liên kết giữa cation Ni và CA, các CA tù do và CA tạo phức với cation Ni bị phân huỷ và bay hơi. Hai mẫu chỉ chênh lệch chút ít về nhiệt độ, trong đó, mẫu A2 xảy ra sớm hơn một chót (10oC) nhưng lại kết thúc hoàn toàn sau mẫu A1 hơn 100oC. Điều này có thể do giai đoạn hồi lưu không khuấy nên CA tạo phức ít, các phức có độ bền không đồng đều, phức kém bền bị phân nhanh hơn và ở nhiệt độ thấp hơn; phức bền thì phân huỷ chậm và ở nhiệt độ cao hơn, tuy lượng này ít.

Vì kích thước hạt dạng bột (xerogel) bao giờ cũng lớn hơn dạng  màng mỏng, kích thước hạt lớn thì phân huỷ nhiệt chậm hơn và ở nhiệt độ cao hơn [6-8]. Do đó, với mẫu nghiên cứu dạng màng mỏng, chúng tôi sẽ tiến hành xử lý mẫu ở 220oC , 270oC và 320oC.
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3.3 Xác định thành phần màng mỏng  bằng phân tích nhiếu xạ tia X.
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Hình 3 cho thấy: màng nung 220oC có hai pic rất nhỏ ở 38,5o và 38,8o (Theophrasitite, syn và Nikel hydroxit); màng nung ở 270oC các đỉnh này rõ hơn, màng nung ở 3200C còn cho thêm một pic của NiO ở 43,2o [5]. Ngoài ra, khi quan sát  phổ nhiễu xạ tia X các màng nung ở 270oC của hai mẫu tương ứng A1 và A2 cũng cho thấy vị trí các pic của chúng trùng nhau, chỉ có cường độ mẫu mẫu A1 mạnh hơn A2 chút ít. Điều này chứng tỏ các phức khi xử lý nhiệt đã bị phân huỷ và hình thành NiOxHy. (NiO, Ni(OH)2, Ni(OH)2.0.67H2O…).

3.4. Nghiên cứu cấu trúc vi mô bằng kính hiẻn vi điện tử quét.

ảnh SEM (hình 4) của màng mẫu A1 nung ở 270oC cho thấy các hạt phân bố khá đồng đều, kích thước hạt khá nhỏ, cỡ nm. Các hạt phân bố theo từng búi nhỏ, giữa có các khe nứt, đôi chỗ xuất hiện hạt lớn. Kết quả này là do các hạt được phân tán đến kích thước nhỏ và đồng đều và quá trình nung đẫn đến sự phân huỷ và tách ra của các tạp chất trong sol như CA tự do, dung môi, NO3-, CA tạo phức ….

3.5. Nghiên cứu tính chất điện hoá màng mỏng NiOxHy.

Tính chất điện hoá của các điện cực màng mỏng của các mẫu A1, A1 trên các nền khác nhau nung ở các nhiệt độ khác nhau được được xác định bằng đo phân cực vòng trên hệ thiết bị Potentiostatic PGS.HH8:  Bình đo điện hoá gồm 3 điện cưc: điện cực đối - Platin, điện cực so sánh – Calomen, điện cực làm việc - điện cực điều chế, dung dịch KOH 1M, U1= 0,0V; U2= 0,6V, độ nhạy 3; tốc độ quét 0,05mV/s (Hình 5,6).
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Phân tích các đường cong phân cực vòng các điện điều chế được cho thấy, khả năng oxy hoá của các mẫu A1 và A2 đều mạnh hơn hẳn nền Ni ( hoặc nền Ti) kim loại (ia mẫu/ia KL). Trong đó, hoạt tính các mẫu A1 cao hơn các mẫu A2, mẫu nung 270oC cao nhất,  mẫu nung 220oC kém mẫu nung 270oC nhưng tốt hơn mẫu nung 320oC. 

Theo kết quả phân tích nhiệt và nhiễu xạ tia X: trong mẫu nung ở 220oC, dung môi, NO3-, CA tù do và CA tạo phức chưa bị phân huỷ hết, trong mẫu còn nhiều tạp chất nên lượng hoạt chất ít, phổ nhiễu xạ tia X chỉ cho pic với cường độ yếu; mẫu nung 270oC ứng với nhiệt độ mà CA tù do và CA tạo phức đều đã bị phân huỷ phần lớn, dung môi bay hơi, nên lượng tạp chất còn ít. Do đó, hoạt tính của mẫu 220oC kém mẫu 270oC là hợp lý. Với mẫu nung 320oC, pic trên nhiÕu xạ đồ vẫn khá rõ và thêm pic của NiO nhưng hoạt tính thấp hơn cả mẫu nung 220oC là do mẫu nung ở nhiệt độ cao, lượng chất bị phân huỷ và bay hơi lớn làm màng bị phá huỷ, lượng hoạt chất ít; hơn nữa NiO sinh ra trong không khí một phần bị chuyển sang dạng trơ hoạt tính. Do đó, mẫu nung 320oC có hoạt tính kém. 
Các mẫu các mẫu nung ở nhiệt độ khác nhau của hai mẫu A1 và A2 có sự thay đổi hoạt tính tượng tự nhau nhưng mẫu A1 có hoạt tính cao hơn mẫu A2. Đó là do mẫu A1 điều chế trong điều kiện có khuấy liên tục nên độ phân tán của Ni cao hơn, tốc độ phân huỷ chậm hơn chút ít, tránh được sự bay hơi quá nhanh và cục bộ dễ làm màng bong và vỡ ra, vì vậy màng xốp hơn, có kích thước hạt nhỏ hơn, hoạt tính cao hơn.

III. Kết luận

Sau những kết quả nghiên cứu ban đầu trên,ta rút ra một vài kết luận sau: 

1.Điều chế được dạng màng mỏng NiOxHy trên nền Ni và Ti theo phương pháp solgel và kỹ thuật nhúng phủ.

2. Quá trình tạo phức giữa Ni và CA khi có sự khuấy trộn dung dịch liên tục cho sản phẩm có chất lượng tốt hơn khi không khuấy.

      3. Màng mỏng NiOxHy điều chế được có hoạt tính điện hoá khá cao trong môi trường kiềm. Mẫu xử lý nhiệt ở 270oC trên nền Ni là tốt nhất, ia mẫu/ia KL= 25.5. 
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Hình 1: 


 Phổ hồng ngoại IR của xerogen các mẫu: 1: mẫu A1; 2: mẫu A2





Hình 2: Các đường phân tích nhiệt của xerogen các mẫu:      1: CA;        2: A1;        3: A2
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Hình 5: Đ�ường cong phân cực vòng trong dung dịch KOH 1M các điện cực màng mỏng mẫu A1 nền Ni


0: Ni; 1: màng nung 220oC


2: màng nung 270oC; 3: màng nung 320oC
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Hình 3:


Phổ nhiễu xạ tia X các màng mỏng  nền Ni mẫu A1 xử lý nhiệt khác nhau:


1: màng nung 220oC 


2: màng nung 270oC


3: màng nung 320oC








Hình 4: ảnh SEM của màng mỏng  nền Ni mẫu A1 nung ở 270oC
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Hình 5: Đ�ường cong phân cực vòng trong dung dịch KOH 1M các điện cực màng mỏng mẫu A1 nền Ti


0: Ti; 1: màng nung 220oC


2: màng nung 270oC; 3: màng nung 320oC
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